Trường tiểu học Thượng Quận 


tuần 31:                                                         Ngày soạn:  03 / 4 /2018
Sáng :                                                       Ngày dạy: Thứ ba ngày  10 / 4 / 2018. 
   Tiết 1:                                                     Tập đọc 
                                                  bài hát trồng cây

I. Mục đích yêu cầu:  

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: rung cành cây, lay lay, vòm cây, nắng xa, ... Biết ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu ND: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. 

- Giáo dục HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ và hăng hái tham gia trồng cây xanh.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 3 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện Bác sĩ Y - éc - xanh theo lời của bà khách, trả lời  câu hỏi về nội dung bài đọc. 

- HS, GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     

- GVđọc diễn cảm bài thơ. HS quan sát tranh minh hoạ.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

+ Luyện đọc từng dòng thơ: HS tiếp nối nhau đọc 2, 3 dòng thơ.  HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng khổ thơ: HS tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ. 
+ Cả lớp đọc ĐT bài thơ.

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

- HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng khổ thơ, cả bài thơ, trả lời các câu hỏi:

+ Cây xanh mang lại những gì cho con người ? 

+ Hạnh phúc của người trồng cây là gì ? 

+ Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp lại trong bài thơ. Nêu tác dụng của chúng ? 

-  HS phát biểu. GV chốt.

-> ND bài: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây. 

* HĐ 3: Học thuộc lòng bài thơ.
- 1, 2 HS đọc lại bài thơ. GV hướng dẫn HS đọc bài thơ.

- HS tự nhẩm đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ.

- HS thi đọc thuộc lòng một vài khổ thơ.

- 1 vài HS thi đọc thuộc lòng cả bài thơ.

- Cả lớp và GV nxét, bình chọn bạn đọc thuộc bài nhanh, đọc bài thơ thể hiện tình cảm. 

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu ND bài. HS liên hệ thực tế việc trồng cây ở quê hương.
- GVnhận xét tiết học, biểu d​ương những HS học tốt. Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ.

   

 Tiết 3:                                            Chính tả  ( Nghe - viết )
                                              Bác sĩ y - éc - xanh

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng BT 2 ( a ): phân biệt các âm r / d / gi.
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu r / d / gi.
- HS có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị:   
- GV: Bảng lớp viết các từ ngữ của BT 2 ( a ). 

- HS : Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:   

1. Kiểm tra bài cũ:  GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con 4 từ có tiếng bắt đầu bằng tr / ch. GV nhận xét.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu  bài: 
                           b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn nghe - viết.

- GV đọc bài chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

- GV giúp HS nắm nội dung bài viết: Vì sao bác sĩ Y - éc - xanh là người Pháp nhưng ở lại Nha Trang ? 

- HS tập viết những từ ngữ dễ mắc lỗi.

- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa bài.

* HĐ 2 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ):    - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS làm bài vào vở BT. 

- 2 HS  lên bảng thi làm bài, đọc kết quả, đọc lời giải câu đố. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

       Lời giải ( a ):  dáng hình - rừng xanh - rung mành ( giải câu đố: gió ).

- Củng cố KN phân biệt r / d / gi.
+ Bài 3: - HS làm bài vào vở BT. GV kiểm tra bài viết của một số em. 
- 2 HS lên bảng viết lời giải câu đố.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.


 Tiết 4:                                                       toán
                     T.151: nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

I. mục đích yêu cầu:
- Biết cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp ). 
- Rèn KN thực hành nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:   GV : Phấn màu.
III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài tập 2 trang 160 ( SGK ). 
- HS, GV nhận xét chữa bài. 
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 
* HĐ 1: Hướng dẫn thực hiện phép nhân 14273 x 3
- GV viết bảng phép nhõn: 14273 x 3 = ?
- Cho HS đặt tính rồi tính. Khi tính vừa nói ( như SGK ), vừa viết để có:

                                      14273

                                   x         3

                                      42819
- Sau đó HS tự viết hàng ngang :    14273 x 3 = 42819

- GV nhắc HS : nhân rồi mới cộng “ phần nhớ ” ( nếu có ) ở hàng liền trước.
* HĐ 2 : Thực hành
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 

- Cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Chữa bài, HS  nêu cách thực hiện.

- Củng cố cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
+ Bài 2: - HS xác định yêu cầu của bài.
- GV phân tích bài toán.

- HS  làm bài vào vở. 1 HS chữa bài trên bảng.

- GV chuẩn xác KT.                             

+ Bài 3: - HS đọc bài toán, phân tích bài toán.
- Cho HS  tự tóm tắt rồi giải bài vào vở ( HS có thể giải theo 2 cách ).
- HS  làm bài vào vở. 1 HS làm trên trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài -> chốt lại lời giải đúng.

                                                       Bài giải

                                   Số ki - lô - gam thóc chuyển lần sau:

                                            27150 x 2 = 54300 ( kg )

                                    Cả hai lần chuyển vào kho được :

                                         27150 + 54300 = 81450 ( kg )

                                                                      Đáp số: 81450 kg.
- Củng cố cách giải bài toán bằng 2 phép tính.
3. Củng cố, dặn dò: 
- HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân 14273 x 3 = 42819

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại bài.


 Chiều  Tiết 1                                               Toán
                                                   t.152: luyện tập
I. MỤC đích yêu cầu: 

- Biết nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số. Biết tính nhẩm, tính giá trị của biểu thức.

- Rèn luyện KN làm tính và giải toán vận dụng nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số, KN tính giá trị của biểu thức. 

- HS tích cực, chủ động học tập.  

II. chuẩn bị:  

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   - 2 HS  làm bài 1 trang 161.                                   

                                   -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thực hành. 
+ Bài 1: - Cho HS đọc yêu cầu bài toán. 
- HS làm bài vào vở. 2 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài. Một vài HS nói cách thực hiện.

- Củng cố về nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.  

+ Bài 2: - HS đọc bài toán.
- GVgợi ý giúp HS nêu các bước thực hiện:

+ Tính số dầu đã chuyển: ( 10715 x 3 =  32145 ( l ) ).

+ Tìm số dầu còn lại:   ( 63150 - 32145 = 31005 ( l ) ).

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp.

- GV tổ chức cho HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN giải bài toán bằng hai phép tính.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu bài.

- 1 HS nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

- HS tự. làm bài vào vở ( HS làm phần b ).

- Chữa bài, GV chuẩn xác KT, kết quả là :

           a) 69 066                                                b) 96 897

45 22                                                       8599

+ Bài 4: - Hướng dẫn HS tính nhẩm theo “ nghìn ”.

- Câu ( b) có thể nhân nhẩm theo mẫu :

                            11000  x 2 = ?

                          11 nghìn x 2 = 22 nghìn

                         Vậy: 11000 x 2 = 22000.

- Cho HS tính nhẩm. GV chuẩn xác KT.

-  Rèn kĩ năng tính nhẩm các số tròn nghìn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


Tiết 2 :                                                       toán ( * )

           LUYỆN TẬP:  nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

I. mục đích yêu cầu:
- Ôn luyện, củng cố KT về nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( có nhớ không quá hai lần và nhớ không liên tiếp ). 
- Rèn KN thực hành nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: - Vở BT Toán in.
III. các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Củng cố KT về nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
- GV viết bảng phép nhõn: 31527 x 3 = ?

- Cho HS đặt tính rồi tính.                                       31527
                                                                              x        3

                                                                                94581
- 1 HS lên bảng thực hiện + nêu cách nhân.
- GV chuẩn xác KT, khắc sâu cách nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

* HĐ 2 : Thực hành
GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2, 3 ( Vở BT Toán 3 – Tập 2 – Trang 74 )

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 

- Cho HS làm bài vào vở, một số HS làm trên bảng lớp. 
- Chữa bài, HS  nêu cách thực hiện.

- Củng cố cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GVHD xác định số thích hợp cần điền vào mỗi ô trống trong bảng : Tích của phép nhân một số có 5 chữ số với số có 1 chữ số. 
-> Cách làm: thực hiện phép nhân rồi viết KQ.
- HS vận dụng làm bài vào vở. 
- Một số HS lê bảng điền KQ.

- HS nhận xét, chữa bài + nhắc lại cách thực hiện từng phép nhân.

- Rèn KN thực hành nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.                             

+ Bài 3: - HS đọc bài toán, nêu tóm tắt bài toán.

- GV vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán lên bảng + HDHS phân tích bài toán -> Cách giải:

. Bước 1: Tính số vở chuyển lên lần sau ( Thực hiện phép nhân – vận dụng nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số )

. Bước 2: Tính số vở đã chuyển lên cả 2 lần..

- Cho HS  tự tóm tắt rồi giải bài toán vào vở.
- 1 HS làm trên trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài -> chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách giải bài toán bằng 2 phép tính.
* HĐ 3 :  Củng cố, dặn dò. 
- HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại bài.

  TiÕt 3 :                                                   TẬP ĐỌC ( * )
                                                          con cò
i. Mục đích yêu cầu : 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : phẳng lặng, lạch nước, quanh co, nặng nề, ... Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu nghĩa từ ngữ : màu thanh niên, đánh giậm, vũ trụ, ... Hiểu nội dung bài: Bức tranh đồng quê Việt Nam rất đẹp và thanh bình. Con người phải biết giữ gìn cảnh đẹp thanh bình ấy. ( trả lời các CH trong SGK ).
- Giáo dục HS có ý thức giữ gìn cảnh đẹp của quê hương , đất nước. 

II. chuẩn bị:  

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
- GV : Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.
III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:

- HS tiếp nối nhau đọc thuộc lòng bài Bài hát trồng cây + TLCH về nội dung bài đọc.

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     

 a) Giới thiệu bài : HS quan sát tranh trong SGK. GV giới thiệu bài đọc.                   

 b) Các hoạt động :
* HĐ 1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

- GVđọc toàn bài.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :
+ Luyện đọc từng câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HSK- G, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng đoạn :

. HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.

. GV kết hợp  nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng.

. GVgiúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải: màu thanh niên, đánh giậm, vũ trụ,...
* HĐ 2:  Tìm hiểu bài
HS đọc thầm đoạn bài văn, trao đổi, trả lời lần lượt các câu hỏi về nội dung bài :

+ Con cò bay trong khung cảnh thiên nhiên ntn ? 

+ Tìm những chi tiết nói lên dáng vẻ thong thả, nhẹ nhàng của con cò ?

+ Em cần làm gì để giữ mãi cảnh đẹp được tả trong bài ?

=> GV chốt ND: Bức tranh đồng quê Việt Nam rất đẹp và thanh bình. Con người phải biết giữ gìn cảnh đẹp thanh bình ấy. 

* HĐ 3:  Luyện đọc lại

- 4 HS tiếp nối nhau thi đọc diễn cảm 4 đoạn của bài văn.

- Một vài HS thi đọc cả bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc đúng nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. Liên hệ : Em phải làm gì để giữ gìn cảnh đẹp của quê hương mình ?

- GVnhận xét tiết học, khen ngợi những HS đọc tốt, hiểu bài, nhắc HS đọc lại bài tập đọc, có ý thức giữ gìn cảnh đẹp.


Sáng                                                                      Ngày soạn:  04 / 4 /2018.
                                                       Ngày dạy:  Thứ tư  ngày 11 / 4 / 2018.

 Tiết 1:                                                            toán
                    T.153: chia số có năm chữ số cho số có một chữ số 

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trư​ờng hợp có một l​ượt chia có dư​ và là phép chia hết.
- Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập một cách linh hoạt, chính xác.

- HS say mê học toán.

II. Chuẩn bị:  Phấn màu. 

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   
- HS nhắc lại cách nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD thực hiện phép chia 37648 :  4
- GV viết phép chia lên bảng:  37648 : 4 = ?

- HS nêu nhận xét về số chữ số của số bị chia.

- 1 HS nhắc lại cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhắc HS cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số t​ương tự như​ chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

- Mỗi lần chia đều tính nhẩm: chia, nhân, trừ.

- HS nêu miệng cách chia, GV ghi bảng nh​ư SGK.

- Vài HS nhắc lại cách chia.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 
- HS làm bài vào vở, 1 số HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách làm.

- Củng cố cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

+ Bài 2: - Cho HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS nêu miệng tóm tắt, nhận dạng toán, nêu cách làm.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- HS nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức.

- HS làm bài rồi chữa bài, GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


   Tiết 2:                                                   Đạo Đức
                               chăm sóc cây trồng, vật nuôi ( tiếp )
I. mục đích yêu cầu: 
- Nêu đ​ược những việc cần làm hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

- Các KNS được GD trong bài: KN lắng nghe ý kiến các bạn. KN trình bày các ý t​​ưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ường. KN thu thập và xử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở tr​​ường. KN ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cậy trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​​ường. KN đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở tr​​ường.

- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng tình ủng hộ những hành vi chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

II. Chuẩn bị: - Các PP dạy học: PP thảo luận.
III. Các hoat động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Báo cáo kết quả điều tra.

+ Mục tiêu: HS biết về các hoạt động chăm  sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trường, ở địa phương; biết quan tâm hơn đến các công việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.  
+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS trình bày kết quả điều tra theo những vấn đề sau:

. Hãy kể tên loại cây trồng mà em biết.
. Các cây trồng đó được chăm sóc ntn ?

. Hãy kể tên vật nuôi mà em biết.

. Các vật nuôi đó được chăm sóc ntn ?

. Em đã tham gia vào các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ntn ?

- Đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả điều tra. Các nhóm khác trao đổi, bổ sung.

- GV nhận xét việc trình bày của các nhóm và khen ngợi HS đã quan tâm đến tình hình cây trồng, vật nuôi ở gia đình và địa phương.

* HĐ 2: Đóng vai
+ Mục tiêu : HS biết thực hiện một số hành vi chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi​; thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được tham gia của trẻ em.

+ Cách tiến hành:
- GVchia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng vai theo một trong các tình huống sau:

a)TH 1: Tuấn Anh định tưới cây nhưng Hùng cản: Có phải cây của lớp mình đâu mà cậu tưới.    -   Nếu là Tuấn, em sẽ làm gì ?

b) TH 2: Dương đi thăm ruộng, thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nước chảy ào ào.

       Nếu là Dương, em sẽ làm gì ?

c) TH 3: Nga đang chơi vui thì mẹ nhắc về cho gà ăn.

       Nếu là Nga, em sẽ làm gì ?

d) TH 4: Chính rủ Hải đi học tắt qua thảm cỏ ở công viên.

      Nếu là Hải, em sẽ làm gì ? 

- HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai.

- Từng nhóm lên đóng vai. Cả lớp trao đổi, bổ sung ý kiến.

- GV kết luận từng tình huống.

* HĐ 3: HS vẽ tranh, hát, đọc thơ, kể chuyện về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
* HĐ 4: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng ?
+ Mục tiêu: HS ghi nhớ các việc cần làm chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
+ Cách tiến hành:

- GV chia HS thành các nhóm nhỏ và phổ biến luật chơi.

- Các nhóm HS thực hiện trò chơi.

- Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả thi của các nhóm.

- GV tổng kết, khen ngợi các nhóm khá nhất.

=> KLC:  Cây trồng, vật nuôi rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Vì vậy, em cần biết bảo vệ, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu kiến thức.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS. Dặn HS  thực hiện tốt theo bài học.

Tiết 3:                                                        Tập viết

                                                    ôn chữ hoa v

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa V ( 1 dòng ),  L, B ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Văn Lang ( 1 dòng ) và câu ứng dụng: Vỗ tay .... cần nhiều ng​ười ( 1lần ) bằng cỡ chữ nhỏ.  

- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

- GD ý thức giữ gìn VSCĐ.

II. chuẩn bị:    Mẫu chữ hoa V.  Tên riêng: Văn Lang.

III. các hoạt động dạy học:   

1. Kiểm tra bài cũ: 

- 2 HS viết bảng lớp: Uông Bí. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con.
- Luyện viết chữ hoa:

+ HS tìm các chữ  viết hoa có trong bài : V, L, B.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa V, L, B.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết chữ hoa V, L, B trên bảng con.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS  đọc từ ứng dụng: Văn Lang.
  + GV giới thiệu về Văn Lang.
+ HS tập viết từ Văn Lang.

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng:

+ HS đọc câu ứng dụng : Vỗ tay …. cần nhiều ng​ười.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết trên bảng con: Vỗ, Bàn.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu. 

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách viết chữ hoa V.    

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.


 Tiết 4:                                          Tự  nhiên - xã hội
                    TráI đất là một hành tinh trong hệ mặt trời

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nêu đ​ược vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: từ Mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ 3 trong hệ Mặt Trời. Có biểu t​ượng ban đầu về Mặt Trời.
- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm đúng, nhanh.

- Các KNS được GD trong bài: KN làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện các hoạt động giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp; giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Có ý thức giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.

II. Chuẩn bị:  
- Các hình trong SGK trang 116, 117.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ:  HS nêu sự chuyển động của Trái Đất.
2. Bài mới :       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1 : Quan sát tranh theo cặp

+ Mục tiêu: Có biểu t​ượng ban đầu về hệ Mặt Trời. Nhận biết đ​ược vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
+ Cách tiến hành :
Bước 1:- GV giới thiệu cho HS biết : Hành tinh là thiên thể chuyển động quanh Mặt Trời.
- HS quan sát hình 1 SGK trang 116 và trả lời câu hỏi :
. Trong hệ Mặt Trời có mấy hành tinh ?
. Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy ?
. Tại sao Trái Đất đ​ược gọi là một hành tinh của hệ Mặt Trời ?
Bước 2 :    - Gọi một số HS trả lời trư​ớc lớp. 

- GV và HS nhận xét, bổ sung.

 => Kết luận: Trong hệ Mặt Trời có 9 hành tinh, chúng chuyển động không ngừng  quanh Mặt Trời và cùng với Mặt Trời tạo thành hệ Mặt Trời.

* HĐ 2 : Thảo luận nhóm

+ Mục tiêu: Biết trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống. Có ý thức giữ cho
Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.

+ Cách tiến hành:
Bước 1: HS thảo luận theo nhóm các câu hỏi sau :

. Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống ?

. Chúng ta phải làm gì để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp ? 

Bước 2: Đại diện các nhóm tr​ình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

=> Kết luận: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh có sự sống. Để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp, chúng ta phải trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; vứt rác, đổ rác đúng nơi quy định; giữ vệ sinh môi tr​ường xung quanh, ... 

* HĐ 3 : Thi kể về hành tinh trong hệ Mặt Trời  ( Nếu còn thời gian )
+ Mục tiêu: Mở rộng hiểu biết về một số hành tinh trong hệ Mặt Trời.

+ Cách tiến hành:
- GV chia nhóm và phân công các nhóm s​ưu tầm t​ư liệu về một hành tinh nào đó trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời

- HS trong nhóm nghiên cứu tài liệu để hiểu về hành tinh.

- HS tự kể về hành tinh trong nhóm. 

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

3. Củng cố, dặn dò: 
- HS nhắc lại nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương các nhóm học tập tốt, kể hay, đúng và nội dung phong phó. Nhắc HS có ý thức giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp.


Sáng                                                          Ngày soạn:  05/ 4 / 2018.
                                                            Ngày dạy:  Thứ năm ngày  12/ 4/2018.
  Tiết 1:                                            luyện từ và câu
                                     từ ngữ về các n​ước. dấu phẩy. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Mở rộng vốn từ về các nước; ôn luyện về dấu phẩy.
- Kể đ​ược tên một vài n​ước mà em biết ( BT 1). Viết đ​ược tên các n​ước vừa kể ( BT 2 ).   Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3).
- HS tích cực, chủ động trong học tập.
II. chuẩn bị:  
- Quả địa cầu. 

- Bút dạ, 2 tờ giấy khổ to để làm BT 2. 3 băng giấy viết BT 3.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  
- HS tự đặt 1 câu có bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì ? GV nhận xét chữa.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về các nước.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm theo.
- GV đặt quả địa cầu trên bàn.

- Gọi vài HS lên bảng, quan sát quả địa cầu, tìm tên các nư​ớc trên quả địa cầu.

- Nhiều HS tiếp nối nhau lên bảng dùng que chỉ trên quả địa cầu tên một số n​ước, càng nhiều càng tốt.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài, làm bài cá nhân.
- GV dán 2 tờ giấy khổ to lên bảng, gọi 2 nhóm HS lên bảng làm bài theo cách tiếp sức. 

- Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả. 
- Cả lớp và GV tính điểm thi đua, bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Cả lớp đọc ĐT tên các n​ước trên bảng.

- HS viết tên các nước vào vở -> mỗi em viết khoảng 10 tên.

- Củng cố và mở rộng vốn từ về tên một số n​ước.

* HĐ 2: Ôn luyện về dấu phẩy.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, gọi 3 HS lên làm bài.

- GV cùng HS phân tích, chốt lại lời giải đúng.

- Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

- Củng cố cách dùng dấu phẩy trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

- Dặn HS ghi nhớ tên một số nước trên thế giới; chú ý dùng dấu phẩy khi viết câu.


Tiết 3:                                                 chính tả  ( nhớ - viết )
                                              bài hát trồng cây

I. mục đích yêu cầu:
- Nhớ - viết đúng và trình bày đúng quy định của bài chính tả. Làm đúng BT 2 ( a ): điền tiếng có âm đầu r/ d/ gi. Đặt câu với từ ngữ mới vừa hoàn chỉnh.

- Rèn KN nhớ - viết chính tả; KN phân biệt r / d / gi.
- HS có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.

II. chuẩn bị: - GV: Bút dạ + 3 tờ giấy khổ A4  để  HS làm BT 3.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con:  dáng hình, rừng xanh, rung mành, giao việc. 

- GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hư​​​ớng dẫn viết chính tả
- 1 HS đọc thuộc lòng bài thơ. Cả lớp theo dõi trong SGK. 

- 2 HS đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu của bài thơ.

- HS đọc thầm l​ại 4 khổ thơ, chú ý các chữ viết hoa, những chữ mình dễ viết sai, cách trình bày bài thơ.

- HS nhớ - viết bài vào vở, GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.

* HĐ 2: H​ướng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS đọc thầm, tự làm bài cá nhân. 

- 2 HS thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp; đọc kết quả. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: 

 a) rong ruổi,  rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong
+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài tập sau đó làm bài cá nhân. 

- GV phát riêng 3 tờ giấy A4 cho 3 HS.
- 3 HS làm bài trên giấy, dán bài trên bảng lớp, đọc các câu văn. Cả lớp và GV nhận xét 

( về chính tả, ngữ pháp ) -> chốt lại những câu đúng.

 - HS viết bài vào vở BT ( viết 2 câu ).

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS luyện viết lại những lỗi sai trong bài viết.


Tiết 4                                            toán
       T.154: chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( Tiếp ) 

I. Mục đích yêu cầu:
- Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trư​ờng hợp chia có dư​.
- Rèn KN thực hành chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( trư​ờng hợp chia có dư )​.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  

- 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính, dưới lớp làm nháp :    42842 : 2       24884 : 4. 

- GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:

                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD thực hiện phép chia  12485 : 3
- GV viết lên bảng phép chia:   12485 : 3 = ?, 

- HS nêu nhận xét về số chữ số của số bị chia.

- 1 HS nêu cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhắc HS cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số t​ương tự như​ chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

- Mỗi lần chia đều tính nhẩm: chia, nhân, trừ.

- 1 HS nêu miệng cách chia, GV ghi bảng nh​ư SGK.

- HS nêu nhận xét về số dư so với số chia.

     Viết theo hàng ngang:   12485 : 3 = 4161 ( dư 2 ).

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS làm bài vào bảng con, 3 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, yêu cầu HS nêu cách làm.

- Củng cố cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( có dư ).

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS nêu miệng tóm tắt, nêu cách làm.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài. GV chuẩn xác KT. Lưu ý HS cách trình bày bài giải.

                                                      Bài giải

                  Thực hiện phép chia :

                                       10250 : 3 = 3416  ( dư 2 )

                 Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải.                  

                                                          Đáp số: 3416 bộ quần áo, thừa 2 m vải.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- 1 HS nhắc lại cách làm.

- HS làm bài rồi chữa bài ( làm dòng 1, 2 ).

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( có dư ).

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Chiều             Tiết 1:                       tự nhiên - xã hội
                                 mặt trăng là vệ tinh của trái đất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái đất.

- Trình bày được mối quan hệ giữa Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng. Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

- HS  yêu thích môn học, ham tìm hiểu về TN - XH.

II. Chuẩn bị :  

- Các hình trong SGK trang 118, 119. Quả địa cầu.

III các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào có sự sống ?

                                 - Chúng ta phải làm gì để giữ cho Trái Đất luôn xanh, sạch và đẹp ?

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:
* HĐ 1:  Quan sát tranh theo cặp.

+ Mục tiêu: Bước đầu biết mối quan hệ giữa Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng.

+ Cách tiến hành: 

Bước 1: GV HD HS quan sát hình 1 trang 118 trong SGK và trả lời với bạn theo gợi ý sau:

- Chỉ Mặt trời, Trái Đất, Mặt Trăng và hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái đất.

- Nhận xét chiều quay của Trái Đất quanh Mặt Trời và chiều quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất ( cùng chiều hay ngược chiều ).

- Nhận xét độ lớn của Mặt trời, trái Đất và Mặt trăng.

Bước 2: - GV gọi một số HS trả lời câu hỏi trước lớp.
- GV hoặc HS bổ sung và hoàn thiện câu trả lời.

=> KL:  Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo hướng cùng chiều quay của T/Đất quanh Mặt trời. Trái Đất lớn hơn Mặt Trăng, còn Mặt Trời lớn hơn Trái Đất nhiều lần.

* HĐ 2 :  Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.
+ Mục tiêu: - Biết Mặt Trăng là vệ tinh của Trái đất.

- Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

+ Cách tiến hành:

Bước 1:. GV giúp HS hiểu: Vệ tinh là thiên thể chuyển động xung quanh hành tinh.

. GV hỏi: Tại sao Mặt Trăng được gọi là vệ tinh của Trái Đất ?

. GV mở rộng cho HS biết: Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Ngoài ra, chuyển động quanh Trái Đất còn có vệ tinh nhân tạo do con người phóng lên vũ trụ.

. GV giải thích cho HS biết tại sao Mặt Trăng chỉ hướng có một nửa bán cầu về Trái Đất: Mặt Trăng vừa chuyển động xung quanh Trái Đất nhưng nó cũng tự quay quanh nó ...

Bước 2: - HS vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh trái đất như hình 2 trong SGK trang 119 vào vở của mình rồi đánh mũi tên chỉ hướng chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

- 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi và nhận xét sơ đồ của nhau.
=> KL: Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất nên nó được gọi là vệ tinh của Trái Đất.

* HĐ 3:  Chơi trò chơi Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.
+ Mục tiêu: - Củng cố cho HS kiến thức về sự chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái đất.
- Tạo hứng thú học tập.
+ Cách tiến hành: - GV chia nhóm và xác định vị trí làm việc cho từng nhóm.
- GV hướng dẫn nhóm trưởng điều khiển các nhóm.

- HS thực hành chơi trò chơi theo nhóm.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình chơi sao cho từng HS trong nhóm được đóng vai Mặt Trăng và đi vòng quanh quả địa cầu một vòng theo chiều mũi tên sao cho mặt luôn hướng về quả địa cầu như hình dưới của trang 119 trong SGK.

- GV gọi một vài HS biểu diễn trước lớp.

- HS, GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về Mặt Trăng.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS có ý thức học tập      
                                        
TiÕt 2                                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( * )
                             ÔN LUYỆN: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ ?

                                                       DẤU HAI CHẤM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố về cách đặt và trả lời câu hỏi  Bằng gì ?, cách sử dụng dấu hai chÊm trong câu.
- Rèn kĩ năng đặt và trả lời câu hỏi  Bằng gì ?, KN sử dụng dấu hai chÊm trong câu.
- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:  - ND các BT liên quan
- Vở BT T.Việt 3 – tập 2.
III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Ôn luyện: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?

- GV tổ chức cho HS làm BT 1, 2 trong vë BTTV 3 – tập 2 - trang 55

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS đọc thầm từng câu, xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? trong từng câu rồi gạch chân dưới bộ phận câu đó.

- Một số HS nêu miệng câu TL - Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về cách tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì ?
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc từng câu hỏi. GV nhắc HS ghi câu trả lời đầy đủ.

- HS tự làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

+ Bài 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

a) Mẹ em đi làm bằng xe máy.

b) Nhân dịp sinh nhật tròn 10 tuổi, chị Lan được bố mua cho một chiếc cặp làm bằng da.
c) Bộ cửa nhà em được đóng bằng gỗ lim.

- Các bước tiến hành tương tự bài 1, HS tự làm bài rồi chữa bài. 

- GV chuẩn xác KT, khắc sâu cách xác định bộ phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì ? 

* H§ 2:  Luyện tập sử dụng dấu hai chấm.
- GV tổ chức cho HS làm BT 3 trong vë BTTV 3 – tập 2 - trang 55

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GV HDHS đọc từng câu, xác định bộ phận đứng sau ô trống nhằm liệt kê sự việc, giải thích, làm rõ nghĩa thêm cho bé phËncâu đứng trước -> xác định dấu câu cần điền vào ô trống.     - HS tự làm bài rồi chữa bài. 
- Củng cố cách sử dụng dấu hai chấm trong câu.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.


 Tiết 3                                                         toán ( * )
    Luyện TẬP:  PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố về phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.
- RÌn KN thực hành làm tính, giải toán về cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập phép cộng các số trong phạm vi 100 000.
+ Bài 1: Tính

      24579                    35981                          60378                                9999

   + 53210                 + 52064                        + 3752                              +58362

 - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

+ Bµi 2: Đặt tính rồi tính

              12566 + 40735                                           53027 + 2889

               6524 + 57260                                          10986 + 37584 

- Tiến hành tương tự bài 7.

- GV lưu ý HS khi đặt tính: viết các chữ số ở cùng một hàng sao cho thẳng cột.

- Củng cố KN đặt tính và cộng các số trong phạm vi 100 000. 

* H§ 2: Luyện tập phép trừ các số trong phạm vi 100 000.
+ Bài 3: Tính

      95482                    87467                          20168                              67435
    - 54365                   -  2086                        -  8845                            - 57905
+ Bài 4: Đặt tính rồi tính

              65481 - 32706                                           50643 -  4828

              12084 -   2957                                           82546 -  28507 

- Các bước tiến hành tương tự bài 1, 2 
- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài.
+ Bµi 3: Củng cố cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 100 000.

+ Bµi 4:  Củng cố KN đặt tính và trừ các số trong phạm vi 100 000. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí cách thực hiện phép +, - các số trong p vi 100 000.

Sáng                                                      Ngày soạn :  06 / 4 / 2018
                                                      Ngày dạy : Thứ  sáu  ngày 13 / 4 /2018           
Tiết 1:                                           tập làm văn
                            thảo luận về bảo vệ môi trường 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU                                                        
  - Bước đầu biết trao đổi ý kiến về chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi trường ? Viết được một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.
- Rèn kĩ năng nói, viết thuật lại gọn rõ, đầy đủ ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo về môi trường.  

- Các KNS được GD trong bài: KN tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân; KN lắng nghe tích cực, cảm nhận, chia sẻ, bình luận; KN đảm nhận trách nhiệm và KN tư duy sáng tạo.

- GD HS ý thức bảo về môi trường thiên nhiên.
II. chuẩn bị:    
- Bảng lớp viết 2 câu hỏi gợi ý. Bảng phụ viết trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp.

- Các PP dạy học: PP trình bày ý kiến cá nhân.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
 - 2 HS đọc lá thư gửi bạn nước ngoài. GV nhận xét.
2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                         b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Thảo luận về bảo vệ môi trường.

+ Bài tập 1: - 1 HS đọc yêu cầu của BT. Cả lớp theo dõi trong SGK. 
- GV nhắc HS  chú ý: 
+ Cần nắm vững trình tự 5 bước tổ chức cuộc họp. 
- GV mở bảng phụ, mời 1 HS đọc 5 bước tổ chức cuộc họp. 
+ Điều cần bàn bạc trong cuộc họp nhóm là Em cần làm gì để bảo vệ môi trường ? trước
hết phải nêu những địa điểm sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp, cần cải tạo. Sau đó nêu những việc làm thiết thực, cụ thể HS cần làm bảo vệ hoặc làm cho môi trường sạch đẹp.
- GV chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm chỉ định một nhóm trưởng điều khiển cuộc họp. HS trao đổi, phát biểu. Một HS trong nhóm ghi nhanh ý kiến của các bạn. GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm.
- 2, 3 nhóm thi tổ chức cuộc họp.
- GV và cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm tổ chức cuộc họp có hiệu quả nhất.

* HĐ 2: Bài tập 2
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV nhắc nhở HS. ( làm khoảng 5 câu ).
- HS làm bài vào vở.

- HS lần lượt đọc đoạn văn. Cả lớp và GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.

- Dặn HS quan sát thêm và nói chuyện với người thân về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

 Tiết 2:                                              thủ công
                                   Làm quạt giấy tròn (tiết 1)
I. Mục  đích,yêu cầu :

 - Biết cách làm quạt giấy tròn.
 - Gấp đ​ược quạt giấy tròn. Các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và ch​ưa đều nhau. 

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. Chuẩn bị : 

   Mẫu quạt giấy tròn làm bằng giấy thủ công. Giấy thủ công, sợi chỉ, kéo, keo.
   Tranh quy trình gấp quạt tròn.

III. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Nêu quy trình làm đồng hồ để bàn.

2. Bài mới:       a ) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: GV HD HS quan sát và nhận xét

 - GV giới thiệu quạt giấy tròn mẫu đ​ược làm bằng giấy thủ công và nêu các câu hỏi định hư​ớng quan sát, nhận xét : 

 + Nếp gấp, cách gấp, cách buộc chỉ giống cách làm quạt giấy đã học ở lớp một.

 + Điểm khác là quạt giấy hình tròn và có cán để cầm.

 + Để gấp đ​ược quạt giấy tròn cần dán nối hai tờ giấy thủ công theo chiều rộng.

* H§2 : GV HD mÉu

  - GV vừa làm mẫu vừa nêu các bước hướng dẫn HS làm:

  + B​ước 1 : Cắt giấy

  + B​ước 2 : Gấp, dán quạt

  + B​ước 3 : Làm cán quạt và hoàn chỉnh

 - GV tóm tắt lại các bư​ớc làm quạt giấy tròn và tổ chức cho HS tập gấp quạt giấy tròn.

 - HS tập gấp quạt giấy tròn, GV theo dõ, uốn nắn HS.
3. Củng cố, dặn dò:
 - HS nêu quy trình làm quạt giấy tròn.

 - Nhận xét tiết học.

 - Dặn dò HS chuẩn bị giờ học sau chu đáo.


Tiết 3                                                            toán
                                                 T.155:  luyện tập 
I. mục đích  yêu cầu: 
- Biết chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0. Giải bài toán bằng hai phép tính.

- Rèn KN thực hành chia số có năm chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0 và giải bài toán bằng hai phép tính.
- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:   GV : Phấn màu.
III. các hoạt động dạy  học:
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài tập 1 trang 164 ( SGK ). HS, GV nhận xét chữa bài. 
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động:
* HĐ 1:  HD HS tự thực hiện phép chia 28921 : 4
 a) Cách chia:
    + Lần 1 :  . 28 chia 4 được 7, viết 7 ;                                     28921     4
                     . 7 nhân 4 bằng 28 ;                                                09        7230
                     . 28 trừ 28 bằng 0.                                                    12
    + Lần 2 :   . Hạ 9 ; 9 chia 4 được 2, viết 2 ;                                 01
                     . 2 nhân 4 bằng 8  ;                                                       1
                     . 9 trừ 8 bằng 1 .

    + Lần 3 :  . Hạ 2 được 12 ; 12 chia 4 được 3, viết 3 ;

                     . 3 nhân 4 bằng 12 ;

                     . 12 trừ 12 bằng 0.

    + Lần 4 :  . Hạ 1 ; 1 chia 4 được 0, viết 0 ;

                     . 0 nhân 4 bằng 0  ; 

                     . 1 trừ 0 bằng 1.

b) Viết theo hàng ngang :         12921 : 4 = 7230 ( dư 1 ).
c ) GV nhấn mạnh: ở lần chia cuối cùng mà số bị chia bé hơn số chia thì viết tiếp 0 ở thương ; thương có tận cùng là 0.

* HĐ 2: Thực hành.
+ Bài 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 
- Cho HS tự làm và chữa bài. Một vài HS nêu cách tính.

- Rèn luyện kĩ năng thực hành làm tính chia.
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV cho HS tự đặt tính rồi tính vào vở, một só HS làm trên bảng lớp. 
- HS nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN đặt tính và thực hiện phép chia các số có năm chữ số cho số có một chữ số.
+ Bài 3: - HS đọc bài toán.

- GV hướng dẫn HS giải theo các bước :
   . B1 : Tìm số thóc nếp ( 27280 : 4 = 6820 ( kg ) ).

   . B2 : Tìm số thóc tẻ   ( 27280 - 6820 = 20460 ( kg ) ).
- HS tự giải bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. HS nhận xét, chữa bài.

- Rèn kĩ năng giải toán bằng 2 phép tính.
+ Bài 4: - HS tự tính nhẩm theo mẫu -> nêu miệng KQ tính. 
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu KT về phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


 Tiết 4                                               sinh hoạt 
                                                 sinh hoạt lớp
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………. 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 4.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ

                                         Giáo dục đạo đức lối sống
                            Bài 9: CÁC DÂN TỘC PHẢI ĐOÀN KẾT   
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Hiểu được tình cảm yêu thương của Bác đối với đồn bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Hiểu thế nào là đoàn kết và ý nghĩa của đoàn kết trong cuộc sống. Phê phán những việc làm ảnh hưởng không tốt đến tình đoàn kết.

- Thực hiện theo lối sống : đoàn kết, thân ái và giúp đỡ mọi người.
II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ truyện ( SGK ) 

III. các hoạt động dạy học :

* HĐ 1 : Đọc hiểu.
- GV đọc câu chuyện " Các dân tộc phải đoàn kết "

- HS theo dõi SGK +  kết hợp quan sát tranh minh họa.

- 2 HS đọc câu chuyện.

+ Hoạt động cá nhân: Làm bài tập 1, 2, 3 ( SGK – T.  33, 34 )
. HS đọc thầm câu chuyện rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng .
. Một số HS tiếp nối nhau nêu câu trả lời.

. HS, GV nhận xét, bổ sung.

. GV chuẩn xác, chốt KT :

1. Bác hoan nghênh các dân tộc đều đoàn kết, đã khởi nghĩa cùng một lúc với người Kinh.
2. Lời Bác nói với đồng bào các dân tộc về đất nước Việt Nam : Việt Nam là nước chung của người Kinh, người Thượng.

3. Bác kêu gọi đồng bào các dân tộc phải tiếp tục đoàn kết, đoàn kết với người Kinh để tiếp tục làm công việc của Việt Minh : chống kẻ thù xâm lược..
+ Hoạt động nhóm : GV tổ chức cho các nhóm chơi trò chơi : Tìm nhanh.
- Từng nhóm ( 4 HS ), các em thi xem ai tìm nhanh được một từ thể hiện ý nghĩa của câu chuyện.
- Đại diện 1 số nhóm trình bày.

- GV + HS nhận xét, bổ sung -> chốt TN thể hiện ý nghĩa của câu chuyện: đoàn kết
- GV khắc sâu ND câu chuyện nói về: Tình cảm yêu thương của Bác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. 

* HĐ 2 : Thực hành - ứng dụng.

+ Hoạt động cá nhân : HS làm BT 1, 2, 3 ( SGK – T.34, 35  ) 

. Câu 1 : Em hãy nêu biểu hiện về tình đoàn kết của các bạn trong lớp em. 

. Câu 2 : Em đã có việc làm nào thể hiện tinh thần đoàn kết của mình với bạn bè trong hoạt động tập thể ? Việc làm đó mang lại cho em điều gì ?
. Câu 3: Nối ý mà em cho là đúng nhất: 
- Một số HS  trình bày trước lớp.

+ GV chuẩn xác, khắc sâu KT về Tinh thần đoàn kết.
           Đoàn kết – Là sự gắn kết, góp sức của nhiều người
* HĐ 3 : Củng cố dặn dò.

- Cả lớp hát tập thể bài: Lớp chúng ta đoàn kết của nhạc sĩ Mộng Lân.

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS thực hiện theo lối sống: đoàn kết, thân ái và giúp đỡ mọi người.

             Chiều:  Tiết 1:                                   tập làm văn*
Thảo luận về bảo vệ môi trường

I. Mục đích yêu cầu     

- Tiếp tục cùng các bạn trong nhóm tổ chức cuộc họp trao đổi về chủ đề: Em cần làm gì để bảo vệ môi trường.

- Rèn kỹ năng diễn đạt ý kiến riêng của mình về chủ đề bảo vệ môi trường và 

hoàn thiện bài viết trong tiết chính.

- Tự tin, hứng thú trong học tập.

II. Chuẩn bị 

- Bảng phụ. 


III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới                       a. Giới thiệu bài
                                        b. Các hoạt động

*HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu đề bài.

- HS nêu đề bài.

- GV gạch chân dưới những yêu cầu chính trong đề bài.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề.

- Yêu cầu HS trình bày ý kiến riêng của mình trước lớp về vần đề bảo vệ môi trường mà các em đã thảo luận trong tiết tập làm văn chính.

- GV gọi những HS mà buổi sáng chưa được lên trình bày miệng.

- Yêu cầu HS tiếp tục hoàn thiện bài viết trong buổi sáng (nếu chưa viết xong)

- Tổ chức cho HS lần lượt đọc bài viết của mình.

- GV nhận xét về cách dùng từ, cách sử dụng dấu câu trong đoạn văn của HS.

*HĐ2: Củng cố, dặn dò
- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị cho tiết học sau.


 Tiết 2                                                  luyện viết
                                               bài 28 : tháng năm 

I. Mục đích  yêu cầu:
- Luyện viết bài 28 : Tháng năm ( trong vở Luyện viết chữ đẹp – Quyển 1 ).
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài thơ.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:  

- HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ 
2. Bài mới 

a. Giới thiệu bài:    GV nêu mục đích yêu cầu tiết dạy.

b. Các hoạt động

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa A, C, N, L, R, X.
- 1, 2 HS đọc bài  Tháng năm.
- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  A, C, N, L, R, X vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn.   

* HĐ 2 : HD HS viết vào vở luyện viết

- GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
* HĐ 3 : Chấm, chữa bài
- GV chấm nhận xét  khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò 
- GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
- Dặn HS tiếp tục luyện viết cho đẹp.

Tiết 3                                                              toán *
luyện tập tổng hợp 
I. Mục đích yêu cầu

- Củng cố về phép nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

- Rèn kĩ năng đặt tính và tính phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số và vận dụng vào giải những bài toán có liên quan.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị  

- Chuẩn bị bảng phụ ghi BT.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT : - GV treo bảng phụ 

Bài 1: Đặt tính và tính.

                  42546 x 3             63276 : 6

                  49730 x 5             82488 : 8

- HS nêu yêu cầu của BT.

- Nêu cách thực hiện từng phép tính.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

Bài 2: Tìm X

        X x (645 + 23913) = 98232              (52347 - 49821) + X = 20208

       (12453 x 5) - X = 20755                    (35649 : 3) +  X = 95064

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Nêu tên thành phần của X trong từng phép tính; cách tìm thừa số chưa biết; tìm số chia chưa biết.

- HS làm bài rồi chữa, nhận xét bổ sung.  

- Củng cố cách tìm thừa số chưa biết; tìm số chia chưa biết.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 9450 m2, chiều rộng mảnh đất là 9m. Tính chu vi mảnh đất đó.

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- HS làm bài rồi chữa, nhận xét bổ sung.  

- Củng cố giải toán có hai phép tính.

Bài 4: May 5 các áo thì phải đơm 30 cái khuy áo. Hỏi có 5400 cái khuy thì đơm được cho bao nhiêu cái áo?

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- HS làm bài rồi chữa, nhận xét bổ sung.  

- Củng cố giải toán có hai phép tính.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      


                       Duyệt của BGH
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TẬP LÀM VĂN ( * )
                                               ÔN LUYỆN: VIẾT THƯ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết ®​ược một bức thư​ ngắn cho một bạn n​ưíc ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.
- Rèn kĩ năng trình bày đúng thể thức; đủ ý; dùng từ đặt câu đúng; thể hiện tình cảm với ng​ưêi nhận th​ư.

- GD HS yêu quý bạn bè ngư​êi n​ước ngoài.

II. chuẩn bị :    

- GV: Bảng phụ viết trình tự lá thư​.

- HS: Phong bì thư​, tem, giấy rời để viết thư​.

III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Hư​íng dÉn HS viÕt thư​.
- GV nêu + ghi bảng ND bài tập : Viết một bức thư ( khoảng 10 câu ) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái. 

- 1 HS đọc yêu cầu của BT. 

- 1 HS giải thích yêu cầu của bài tập và chốt lại:

+ Có thể viết thư​ cho một bạn nhỏ ở n​ưíc ngoài mà  các em biết qua đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, phim ảnh, hoặc qua các bài đọc giúp các em hiểu thêm về nư​íc bạn.  Ngư​êi bạn nư​íc ngoài này cũng có thể là ngư​êi bạn trong t​ưëng tư​îng của em. Cần nói rõ bạn là ngư​êi n​ưíc nào. Nói ®ư​îc tên của bạn thì càng tốt ( Dựa theo các tên riêng nư​íc ngoài đã học trong các bài tập đọc ). 

+ Nội dung kể phải thể hiện:  

. Mong muốn làm quen với bạn ( để làm quen, cần phải tự giới thiệu em là ai, ngư​êi nư​íc nào; thăm hỏi bạn, ... )

. Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất.

- GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày một lá th​ư cho 1 HS đọc.

* HĐ 2: Thực hành viết th​ư.

- HS dựa vào gợi ý tự viết thư​ vào giấy rời.

- HS tiếp nối nhau đọc th​ư. GV chấm nhận xét một vài bài viết hay.

- HS viết phong bì thư​, dán tem, đặt lá thư​ vào phong bì thư​.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại cách trình bày một lá th​ư.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.

                            Tiết 2 :                               toán ( * )
  Luyện TẬP VỀ NHÂN, CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ

 VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố về nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
- RÌn KN thực hành làm tính, giải toán nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

- HS: Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập về nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2, 4 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 31 ):

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 3 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố KN thực hiện phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

+ Bµi 2: HS nêu yêu cầu của bài. GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS nêu nhận xét về 2 thừa số, nêu cách tính tích.

- HS tự làm bài, chữa bài, nêu miệng KQ.

- Củng cố về cách nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số. 

+ Bµi 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- GV ghi tóm tắt bài toán lên bảng: 

  Dự định xuất:                                                       98 954 kg

  Đã xuất:            1 tuần:   24 309 kg   ->   3 tuần: ……… kg ?

 Còn phải xuất:                                                       ……… kg ?

- HDHS phân tích -> tìm cách giải.

- HS nêu cách giải: 

. Bước 1: Tìm số kh gạo đã xuất trong 3 tuần đầu.

. Bước 2: Tìm số Kg gạo còn phải xuất.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán bằng 2 phép tính liên quan đến phép nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.
* H§ 2: Luyện tập về chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.
- GV tổ chức cho HS làm các BT 6, 7 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 31 ).

- Các bước tiến hành tương tự bài 1.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố KN thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.
- Lưu ý HS ở Bµi 2: Thực hiện theo mẫu, chú ý ghi KQ của phép chia có dư. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí cách thực hiện phép nhân, chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.


    TiÕt 3:                    HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
            SƯU TẦM TRANH, ẢNH VỀ TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH ANH HÙNG
CỦA DÂN TỘC
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS hiểu được về truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc.

- Biết dán và trình bày tranh ảnh của nhóm mình sưu tầm được.
- GDHS tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc và có ý thức gìn giữ và bảo vệ quê h​​ư¬ng, đất nư​​íc mình. 

II. Chuẩn bị: 
- Giấy khổ to để HS dán tranh, ảnh.

- Sưu tầm tranh, ảnh về truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc, keo dán, băng dính.
III. Các hoạt động dạy học:  

* H§ 1: Làm việc theo nhãm.
- GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy khổ to và yêu cầu các nhóm: Trình bày  

( dán ) tranh, ảnh của nhóm mình sưu tầm vào giấy đã CB.
- Các nhóm HS làm việc.
- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm Gợi ý để các em sắp xếp các tranh theo mốc lịch sử.

* HĐ 2: Trình bày trước lớp.

- Đại diện các nhóm lên gắn bảng trình bày tranh ảnh của nhóm mình lên bảng lớp và giới thiệu.

- HS, GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương nhóm sưu tầm được nhiều tranh ảnh đúng với chủ đề về truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV khắc sâu KT về truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc. GDHS GDHS tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của dân tộc; ý thức gìn giữ và bảo vệ quê h​​ư¬ng, đất nư​​íc mình. 

- Nhận xét tiết học. Tuyên d​­¬ng những có ý thức học tập tốt.
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